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TÓM TẮT 

Nhằm mục đích xúc tiến nghiên cứu lý luận và ứng dụng loại máy phát điện đồng bộ từ trường 
vĩnh cửu truyền động trực tiếp trong hệ thống phát điện dùng năng lượng gió, bài báo tiến hành tổng 
hợp phân tích các kết quả nghiên cứu về đặc điểm kết cấu và thiết kế chế tạo của máy phát đồng bộ 
từ trường vĩnh cửu; kỹ thuật điều khiển và tính kinh tế của hệ thống phát điện gió khi sử dụng máy 
phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu truyền động trực tiếp. Đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn 
tại và định hướng phát triển trong tương lai. 

Từ khóa: Kỹ thuật điều khiển, máy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu, truyền động trực tiếp, 
tính kinh tế. 

SUMMARY 

In order to promote research and application of direct-drive permanent magnet synchronous 
generator (DPMSG) to wind power system, this paper carries out a comprehensive analysis on the 
results obtained from studies on the structural and design features of DPMSG and on the control 
technique and economic efficiency of wind power system as DPMGS being used. Restrictions as well 
as future developments are also summarized. 

Key words: Control technology, direct-drive, economic efficiency, permanent magnet synchronous 
generator.    

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong hệ thống phát điện dùng năng 

lượng gió hiện nay, thường gặp loại máy 

phát điện là máy dị bộ roto dây quấn hoặc 

lồng sóc. Với loại máy này, việc truyền động 

giữa tuabin gió và tuabin máy phát phải 

thông qua hộp bánh răng tăng tốc, có nhược 

điểm hệ thống là gây tổn hao và mài mòn cơ 

khí trong hộp bánh răng, kích thước toàn hệ 

thống lớn, giá thành cao, hiệu suất thấp, 

ngoài ra còn tạo ra tiếng ồn lớn khi hệ thống 

làm việc. Loại máy phát roto dây quấn còn có 

hệ thống chổi than - vành trượt làm cho tính 

tin cậy kém, khối lượng bảo trì lớn. Loại máy 

này khi dùng với phụ tải thấp hoặc dung 

lượng máy phát lớn thì các vấn đề trên càng 

bộc lộ rõ. Dùng loại máy phát điện đồng bộ 

từ trường vĩnh cửu truyền động trực tiếp 

(DDPMSG direct-drive permanent magnet 

synchronous generator) chính là biện pháp 

hữu hiệu để khắc phục các hạn chế trên. 

Loại máy phát này dùng kích từ kiểu vĩnh 

cửu nên loại bỏ được tổn hao kích từ, nâng 
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cao được hiệu suất, không phải dùng chổi 

than - vành trượt nên nâng cao tính làm việc 

tin cậy của hệ thống, giảm chi phí bảo trì. 

Khi vận hành, máy không cần hấp thụ công 

suất vô công từ lưới để tạo ra từ trường nên 

có thể cải thiện được hệ số công suất lưới 

điện. Với việc lựa chọn phương thức truyền 

động trực tiếp từ tuabin gió đến máy phát sẽ 

loại bỏ được hộp bánh răng, nâng cao được 

hiệu suất và tính tin cậy của tổ máy, giảm 

bớt được lượng bảo dưỡng thiết bị, giảm 

thiểu được ô nhiễm do tiếng ồn của hệ thống 

phát điện dùng năng lượng gió gây ra. Tuy 

nhiên, việc nghiên cứu và ứng dụng loại máy 

phát đồng bộ từ trường vĩnh cửu truyền động 

trực tiếp dùng năng lượng gió hiện nay mới 

đang ở giai đoạn đầu. Xuất phát từ thực tế 

đó, nghiên cứu này tiến hành tổng hợp phân 

tích các kết quả nghiên cứu về đặc điểm kết 

cấu và thiết kế chế tạo máy phát điện đồng 

bộ từ trường vĩnh cửu; kỹ thuật điều khiển 

và tính kinh tế của hệ thống phát điện gió 

khi sử dụng tổ máy DDPMSG. Đồng thời, 

nghiên cứu chỉ ra những vấn đề còn tồn tại 

và định hướng phát triển trong tương lai.  

2. ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU VÀ THIẾT KẾ 

    CHẾ TẠO 

Máy phát điện DDPMSG có đặc điểm là 

tuabin máy phát nối trực tiếp với tuabin gió; 

tốc độ quay thấp, số cực nhiều; Stato và Roto 

kích thước lớn, kết cấu dạng dẹt; quán tính 

truyền động lớn, điều này có lợi cho việc ổn 

định sóng điện thế chập chờn do phong lực 

tạo ra. 

Máy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh 

cửu (PMSG - permanent magnet synchronous 

generator) là một thành phần quan trọng 

trong tổ hợp máy DDPMSG dùng năng lượng 

gió. Nghiên cứu tiến hành phân tích một số 

đặc tính quan trọng của máy phát điện đồng 

bộ từ trường vĩnh cửu. 

2.1. Kết cấu mạch từ 

Trong máy phát điện đồng bộ từ trường 

vĩnh cửu dùng năng lượng gió, từ thông máy 

điện  thường có kết cấu kiểu hướng kính 

hoặc hướng trục, nhưng đôi khi cũng thấy 

loại hướng ngang hoặc loại hỗn hợp 

(Chalmers, 1999; Dubois, 2004; Hwang Don-

Ha và cs., 2004; Khan và cs., 2006; Bao 

Guang Qing và cs., 2008).  

Máy phát điện loại từ thông kiểu hướng 

kính (Hình 1) có ưu điểm là cấu tạo đơn 

giản, dễ chế tạo, tổn hao từ trễ nhỏ nhưng có 

nhược điểm là lắp đặt và làm mát khó khăn. 

Trong thực tế, loại máy phát điện này ít được 

ứng dụng. 

Máy phát điện loại từ thông kiểu hướng 

trục (Hình 2) có mạch từ stato và roto đều 

được ghép bởi các đĩa từ, phía stato mạch từ 

chia làm 2 phần ôm lấy roto. Loại máy phát 

điện này có ưu điểm là kết cấu chặt chẽ, gọn, 

quán tính chuyển động quay lớn, suất sử 

dụng tôn silic cao, thông gió làm mát tốt 

v.v… nhưng có nhược điểm là phụ tải điện từ 

giảm và hiệu suất không cao (Cheng và cs., 

2005; Dubois, 2004; Eduard và cs., 1999). 

Máy phát điện loại từ thông kiểu hướng 

ngang (Hình 3) có ưu điểm là kích thước nhỏ 

gọn, suất sử dụng vật liệu cao, khả năng 

chịu quá tải lớn, v.v… nhưng có nhược điểm 

là chế tạo và điều khiển phức tạp, giá thành 

cao (Polinder và cs., 2005). 

Ngoài 3 loại máy phát điện chính nêu 

trên, hiện nay còn có loại máy phát có kích 

từ kiểu hỗn hợp, gồm cả kích từ kiểu vĩnh 

cửu và kích từ bằng dòng kích từ. Loại máy 

phát này có ưu điểm là điều khiển linh hoạt, 

nhưng kết cấu và phương thức điều khiển 

cần phải cải tiến (Xu Feng, 2007). Như vậy, 

kết cấu mạch từ máy phát PMSG trong hệ 

thống máy phát điện DDPMSG dùng năng 

lượng gió thường dùng hiện nay với mỗi loại 

đều có những ưu nhược điểm riêng, chính vì 

vậy trong quá trình tính toán thiết kế lựa 

chọn, cần phải suy xét tổng hợp tất cả các 

phương diện và nhân tố ảnh hưởng đến 

chúng như giá thành, vật liệu, kết cấu và 

tính năng v.v… để lựa chọn hợp lý. 
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Hình 1. Máy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu 

có kết cấu từ thông kiểu hướng kính 

 

Hình 2. Máy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu 

có kết cấu từ thông kiểu hướng trục 

 

Hình 3. Máy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu 

có kết cấu từ thông kiểu hướng ngang 

2.2. Số rãnh, số cặp cực và mô men cản 

       khi khởi động 

Đối với máy phát điện PMSG, do tốc độ 

gió bình thường là khá thấp, vì vậy để thu 

được tần số dòng điện phát ở giá trị nhất 

định thì yêu cầu số cặp cực của máy phát 

phải tương đối lớn. Tuy nhiên do kích thước 

lõi sắt stato có giới hạn, nên trong thiết kế 

cần lựa chọn phù hợp số rãnh, số cặp cực và 

trong thực tế thường dùng kiểu quấn dây có 

số rãnh phân số (Wang Feng Xiang và cs., 

2005). 
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Mô men cản khi khởi động cũng là một 

tham số quan trọng của máy phát điện 

PMSG, đó là mô men từ trở được tạo ra từ 

hiệu ứng răng - rãnh. Giảm mô men cản khi 

khởi động, có thể tăng được phạm vi vận 

hành ổn định của tổ máy phát điện dùng 

năng lượng gió, nâng cao hiệu suất sử dụng 

phong năng, giảm độ nhấp nhô của mô men 

quay. Trong lý thuyết và thực tế đã chứng 

minh, bằng cách dùng stato rãnh nghiêng và 

roto cực nghiêng cũng như dùng stato có 

rãnh kiểu phân số thì đều giảm được mô 

men cản khi khởi động (Fang Ren Yuan, 

1992). Tuy nhiên do hiệu quả của phương 

pháp dùng stato rãnh nghiêng và roto cực 

nghiêng không cao, nên trong thực tế thường 

chọn phương pháp dùng stato có rãnh kiểu 

phân số để giảm mô men cản khi khởi động 

(Zhou Xiao Yan và cs., 2005). 

2.3. Điều kiện tản nhiệt và làm mát 

Trong hệ thống máy phát điện dùng 

năng lượng gió, để tận dụng tốc độ gió ở trên 

cao nên khoang máy được lắp đặt cách mặt 

đất tương đối lớn, vì vậy nếu chế độ làm mát 

và tản nhiệt không tốt sẽ làm các bộ phận 

của máy điện phát sinh sự cố, khi đó vấn đề 

bảo dưỡng sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn. 

Đặc biệt là các tổ máy được lắp đặt gần khu 

vực bờ biển thì yêu cầu làm việc tin cậy của 

chế độ làm mát và tản nhiệt lại càng phải 

được nâng cao. Một nguyên nhân rất quan 

trọng nữa là do vật liệu từ làm nam châm 

vĩnh cửu rất mẫn cảm với nhiệt độ. Khi nhiệt 

độ tăng quá cao sẽ làm cho tính năng vật 

liệu từ giảm thấp, thậm chí không còn khả 

năng kích từ. Đồng thời khi gia tăng khả 

năng tản nhiệt và làm mát sẽ nâng cao phụ 

tải điện từ, giảm thể tích máy, giảm được giá 

thành. Do đó tính toán nhiệt và hệ thống tản 

nhiệt làm mát của máy phát điện DDPMSG 

dùng năng lượng gió là rất quan trọng. Khi 

tính toán cần xem xét đánh giá đúng thực tế 

công trình đặt máy, hiện trạng công nghệ, 

kích thước và hiệu suất của hệ thống. Hiện 

nay, phương thức làm mát thường được thực 

hiện bằng không khí, khí hyđrô, hoặc dung 

dịch chất lỏng (Zhang Zhao Qiang, 2007).  

3. KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN 

3.1. Phương thức điều khiển 

Tốc độ gió có tính ngẫu nhiên, không ổn 

định, dẫn đến suất lợi dụng phong năng lúc 

to lúc nhỏ, vì vậy để thu được suất sử dụng 

phong năng lớn nhất, chất lượng điện đảm 

bảo thì việc lựa chọn giải pháp điều khiển hệ 

thống máy phát điện dùng năng lượng gió là 

rất quan trọng. Hiện nay, đối với hệ thống 

phát điện dùng năng lượng gió có hai phương 

thức điều khiển chính: tốc độ không đổi - tần 

số không đổi (CSCF - constant speed 

constant frequency); tốc độ thay đổi - tần số 

không đổi (VSCF - Variable Speed Constant 

Frequency). 

3.1.1. Hệ thống phát điện dùng năng lượng 

           gió điều khiển theo phương thức tốc 

           độ không đổi – tần số không đổi 

Trong hệ thống phát điện dùng năng 

lượng gió điều khiển theo phương thức CSCF 

thường dùng loại máy phát điện dị bộ lồng 

sóc (SCIG - Squirrel Cage Induction 

Generator) có sơ đồ kết cấu biểu thị ở hình 4.  

Hệ thống bao gồm tuabin gió, hộp số tăng 

tốc độ, máy phát điện SCIG, máy biến đổi 

điện áp xoay chiều và bộ bù công suất dung 

kháng. Tuabin gió làm nhiệm vụ biến đổi 

năng lượng gió thành mô men quay, trong 

quá trình làm việc thông qua bộ điều chỉnh 

tốc độ, tốc độ của bánh gió được duy trì ở 

khoảng hẹp (1~1,05) lần tốc độ định mức 

(Wang Hong Hua, 2010). Do tốc độ quay của 

bánh gió thấp hơn nhiều so với tốc độ máy 

phát yêu cầu nên cần bộ hộp tăng tốc để đảm 

bảo tần số dòng điện phát của máy phát đạt 

tần số công nghiệp và không đổi. Điện áp của 

máy phát thấp hơn điện áp hệ thống điện, vì 

vậy để hòa vào lưới điện cần có máy biến áp 

tăng áp. Máy phát điện dị bộ roto lồng sóc 

trong quá trình làm việc phát công suất hữu 

công lên lưới cần tiêu thụ một lượng công suất 
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vô công của lưới để tạo ra từ trường quay, làm 

lượng công suất vô công của lưới điện tăng 

lên, dẫn đến hệ số công suất của lưới điện 

giảm. Do đó ở giữa máy phát SCIG và lưới 

điện có lắp thêm bộ bù công suất vô công.  

Hệ thống phát điện gió dùng máy phát 

CSIG điều khiển theo phương thức CSCF có 

ưu điểm là cấu tạo đơn giản, dễ điều khiển. 

Nhưng nhược điểm của nó là phạm vi vận 

hành với sự thay đổi của tốc độ gió tương đối 

hẹp, hiệu suất chuyển đổi năng lượng thấp. 

3.1.2. Hệ thống phát điện dùng năng lượng 

            gió điều khiển theo phương thức tốc 

           độ thay đổi – tần số không đổi 

Hệ thống phát điện dùng năng lượng gió 

điều khiển theo phương thức VSCF có ưu 

điểm là phạm vi vận hành rộng, suất sử 

dụng năng lượng gió cao, điều khiển linh 

hoạt. Phương thức điều khiển VSCF có đặc 

điểm: khi tốc độ gió định mức thấp, bộ điều 

khiển sẽ điều chỉnh mô men quay của máy 

phát phù hợp với sự thay đổi của tốc độ gió, 

do đó tốc độ quay của bánh gió sẽ được duy 

trì ở giá trị có lợi nhất, khi đó suất sử dụng 

năng lượng gió của hệ thống phát điện sẽ giữ 

được ở giá trị lớn nhất khi vận hành; khi tốc 

độ gió lớn hơn giá trị định mức, bộ điều 

khiển sẽ điều chỉnh bánh gió để hạn chế 

tuabin gió thu được công suất không vượt 

qua giá trị cực đại; để thu được điện năng có 

tần số không đổi phải thông qua sự kết hợp 

giữa máy phát điện và bộ biến đổi công suất. 

Hiện nay hệ thống phát điện dùng năng 

lượng gió điều khiển theo phương thức VSCF 

có hai loại máy phát điện điển hình là máy 

phát điện cảm ứng DFIG (double fed 

induction generator) và máy phát điện 

DDPMSG. 

Hình 5 biểu thị sơ đồ kết cấu hệ thống 

phát điện dùng năng lượng gió điều khiển 

theo phương thức VSCF với máy phát điện 

loại DFIG. Hệ thống máy phát DFIG được 

kích từ bằng dòng xoay chiều thông qua hệ 

thống chổi than vành trượt, nó có thể phát 

điện và cũng có thể  tiêu thụ điện năng. Dây 

quấn roto của máy phát DFIG được kết nối 

với lưới điện thông qua bộ biến đổi nghịch. 

Thông qua việc điều chỉnh tần số của dòng 

kích từ roto thực hiện mở rộng phạm vi làm 

việc của máy phát. Hệ thống phát điện dùng 

năng lượng gió điều khiển theo phương thức 

VSCF dùng máy phát DFIG có ưu điểm là 

chỉ có một phần công suất phát lên lưới đi 

qua bộ biến đổi ngịch, do đó kích thước của 

bộ này nhỏ. Nhưng nó có nhược điểm là vẫn 

cần hộp số để tăng tốc, do đó kích thước toàn 

hệ thống lớn, khi làm việc tạo ra tiếng ồn 

lớn, chi phí bảo dưỡng lớn, có tổn hao trong 

hộp số, v.v… Hiện nay, để khắc phục nhược 

điểm này, trong hệ thống phát điện dùng 

năng lượng gió đã và đang tiến hành nghiên 

cứu ứng dụng hệ thống dùng máy phát điện 

loại DDPMSG.  

Sơ đồ kết cấu hệ thống phát điện dùng 

năng lượng gió điều khiển theo phương thức 

VSCF với máy phát điện loại DDPMSG 

(Hình 6) cho thấy, giữa tuabin gió và tuabin 

máy phát được nối trực tiếp với nhau không 

qua hộp số. Năng lượng gió thông qua máy 

phát điện DDPMSG chuyển thành dòng điện 

xoay chiều trong cuộn dây stato có trị số và 

tần số thay đổi sẽ được đưa vào bộ biến đổi 

công suất. ở đây nó được chỉnh lưu thành 

dòng điện một chiều qua bộ biến đổi AC/DC, 

sau đó thông qua bộ biến đổi nghịch DC/AC 

để biến đổi thành dòng điện xoay chiều tần 

số công nghiệp phát lên lưới điện. ở hệ thống 

này, việc điều khiển công suất hữu công và 

công suất vô công được thực hiện riêng biệt 

thông qua bộ biến đổi công suất toàn phần 

bên phía máy phát. 

Hệ thống phát điện dùng năng lượng 

gió điều khiển theo phương thức VSCF với 

máy phát điện loại DDPMSG có ưu điểm là 

thực hiện thu được năng lượng gió lớn nhất, 

phạm vi vận hành tốc độ quay lớn, làm việc 

tin cậy, điều khiển đơn giản, điều chỉnh linh 

hoạt công suất hữu công và công suất vô 

công (Wang Xing Hua, 2007). Hiện nay xu 

hướng sử dụng máy phát DDPMSG trong hệ 

thống phát điện dùng năng lượng gió đang 

rất phát triển. 
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Hình 4. Hệ thống phát điện gió dùng máy phát điện dị bộ lồng sóc 

điều khiển theo phương thức tốc độ không đổi - tần số không đổi 

 

Hình 5. Hệ thống phát điện gió dùng máy phát điện cảm ứng DFIG 

điều khiển theo phương thức tốc độ thay đổi - tần số không đổi 

Tuabin 
gióHướng gió

MFĐ đồng bộ từ 
trường vĩnh cửu

Bộ biến đổi 
công suất

Máy 
biến áp

Mạng điện

 

Hình 6. Hệ thống phát điện gió dùng máy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu 

truyền động trực tiếp điều khiển theo phương thức tốc độ thay đổi - tần số không đổi 
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3.2. Kỹ thuật điều khiển vận hành 

Vận hành máy phát DDPMSG được chia 

làm hai giai đoạn: giai đoạn vận hành phát 

công suất cực đại và giai đoạn vận hành công 

suất phát định mức (Hình 7). 

 

Hình 7. Đường cong thể hiện 

hai giai đoạn vận hành 

của hệ thống phát điện gió 

Trong quá trình từ khi tuabin gió khởi 

động đến khi đạt tốc độ định mức nN thì góc 

đặt cánh của cánh quạt bánh gió được giữ cố 

định không thay đổi mặc dù có sự thay đổi 

của tốc độ gió, thông qua điều khiển công suất 

phát của máy biến tần để điều khiển mô men 

quay của máy phát, từ đó điều chỉnh tốc độ 

quay bánh gió để duy trì tỷ suất truyền lực 

của cánh quạt bánh gió là tốt nhất, thực hiện 

việc bám sát đường cong công suất cực đại để 

thu được phong năng lớn nhất. 

Khi tuabin gió vận hành ở tốc độ định 

mức, hệ thống điều chỉnh góc đặt cánh của 

cánh quạt của bánh gió bắt đầu làm việc, thực 

hiện điều chỉnh khả năng thu năng lượng gió 

của bánh gió, giảm thiểu khả năng hấp thụ 

phong năng của bánh gió khi tốc độ gió lớn 

nhằm duy trì tốc độ quay của bánh gió không 

thay đổi, giữ cho công suất phát của tuabin 

gió ổn định ở giá trị định mức, phòng ngừa 

tuabin gió có tốc độ và công suất vượt quá giới 

hạn, gây lên sự cố cho hệ thống. 

3.3. Kỹ thuật điều khiển hòa lưới 

Khi hệ thống phát điện dùng năng lượng 

gió hòa vào lưới điện, công suất hữu công và 

vô công khi nhập vào lưới sẽ ảnh hưởng đến 

trạng thái động và tĩnh của hệ thống lưới, 

gây lên sóng xung kích và dao động điện áp; 

tổn hao công suất hữu công của lưới điện do 

sự đăng nhập của hệ thống phát điện gió 

cũng bị thay đổi, sự thay đổi này phụ thuộc 

vào kết cấu lưới điện, vị trí đăng nhập và 

dung lượng của máy phát điện gió, v.v… 

Ngoài ra, khi đóng cắt các thiết bị điện lực, 

điện tử sẽ dẫn đến điện áp nút bị giảm, sinh 

ra lượng sóng hài lớn; với tổ máy phát điện 

gió dung lượng lớn khi ngắt khỏi lưới cũng 

tạo ra sóng xung kích. Như vậy với hệ thống 

điều khiển và thiết bị bảo vệ cần hạn chế 

được quá áp và tần suất sóng dao động, còn 

với sự cố thoáng qua thì tổ máy phát điện gió 

phải có khả năng tự điều chỉnh ổn định. 

Trong hệ thống phát điện, máy phát 

DDPMSG được nối với lưới điện thông qua 

bộ máy biến tần, tần số bên máy phát và tần 

số bên lưới điện độc lập nhau, do đó không 

tồn tại dòng xung kích và mô men xung kích 

khi hòa lưới, cũng như vấn đề mất đồng bộ 

sau hòa lưới. Bộ biến đổi nghịch không chỉ 

điều chỉnh điện áp và tần số khi hòa lưới, mà 

còn có thể điều chỉnh công suất hữu công, 

đây là một phương thức hòa mạng ổn định. 

Đối với máy biến tần, trước khi hòa lưới 

phải thỏa mãn điều kiện, mục tiêu hòa lưới. 

Sau khi hòa lưới, điện áp ra của bộ biến đổi 

phải luôn phù hợp với sự thay đổi của điện 

áp lưới điện tần số công nghiệp. Để đạt mục 

tiêu điều khiển thu được phong năng lớn 

nhất, thông qua điều khiển công suất phát 

của bộ biến đổi nghịch để điều khiển mô men 

quay của tuabin gió, tiến tới điều khiển tốc 

độ quay của bánh gió, đồng thời có thể điều 

chỉnh hệ số công suất của lưới điện hệ thống. 

4. Phân tích kinh tế 

Giá thành phát điện là một nhân tố 

quan trọng cần được quan tâm trong quá 

trình phát triển hệ thống phát điện dùng 

năng lượng gió. Hiện nay giá thành phát 

điện từ gió vẫn tương đối cao, suất đầu tư 
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lớn. Theo Lý Hào và cs. (2003), giá thành 

thiết kế lắp đặt nhà máy phát điện gió hiện 

nay trên thế giới khoảng 800 Euro/1 kW, còn 

ở Trung Quốc khoảng 900 Euro/1 kW, chi phí 

này đắt hơn so với phát điện từ than khoảng 

2,5 ~ 3 lần. Nhưng cũng theo các tác giả này 

thì chi phí lắp đặt phát điện từ một số nguồn 

năng lượng tái tạo khác cũng rất cao, như 

phát điện từ vi sinh cũng cao hơn phát điện 

từ than khoảng 2,5 ~ 3 lần, còn từ năng 

lượng mặt trời thì đắt hơn phát điện từ than 

khoảng 11 ~ 18 lần. Như vậy có thể thấy nếu 

so sánh phát điện dùng năng lượng gió với 

các nguồn năng lượng mới và tái tạo thì vẫn 

có lợi thế. Mặt khác, phát điện từ gió còn 

đem lại nhiều lợi ích khác như không gây « 

nhiễm môi trường, nguồn năng lượng phong 

phú, không tiêu tốn nhiên liệu, vị trí lắp đặt 

thuận tiện v.v… sẽ là những động lực không 

nhỏ để phát triển việc phát điện dùng năng 

lượng gió. 

Mặc dù giá thành phát điện dùng năng 

lượng gió được quyết định bởi nhiều yếu tố, 

nhưng cùng với sự phát triển của kỹ thuật, 

dung lượng máy đơn tăng lên, tính tin cậy 

của tổ máy được nâng cao thì giá thành phát 

điện từ gió cũng giảm đi (Hình 8). Theo kết 

quả dự báo giá thành và tổng dung lượng lắp 

đặt trên toàn thế giới đến năm 2020 thì chi 

phí lắp đặt 1 kW của nhà máy phong điện sẽ 

giảm đi đáng kể. 

Nếu so sánh hệ thống phong điện dùng 

máy phát điện DDPMSG với hệ thống dùng 

máy phát DFIG thì hệ thống dùng máy 

DDPMSG đã loại bỏ được chi phí tương đối 

cao của hộp số, nhưng do bộ biến đổi công 

suất phải đáp ứng toàn bộ công suất phát 

của máy phát điện do đó chí phí cho bộ biến 

đổi công suất này cao hơn so với hệ thống 

dùng máy DFIG. Theo kết quả so sánh kinh 

tế ở tổ máy phát điện dùng năng lượng gió 

công suất 3 MW khi dùng máy phát 

DDPMSG sẽ có lợi hơn so với dùng máy phát 

DFIG (Henk và cs., 2006): tổng điện năng 

phát ra trong năm là 8040 MWh so với 7730 

MWh khi dùng máy DFIG; tổng hao tổn 

trong năm là 513 MWh so với 763 MWh khi 

dùng DFIG. Đặc biệt hiện nay kỹ thuật điện 

lực, điện tử phát triển với tốc độ rất nhanh 

nên giá thành bộ biến đổi công suất toàn 

phần trong hệ thống phong điện phát điện 

dùng máy DDPMSG sẽ ngày càng giảm, làm 

giảm giá thành lắp đặt máy, điều này càng 

khích lệ sự phát triển hệ thống máy phát 

điện gió dùng máy phát DDPMSG trong 

tương lai.  

 

Hình 8. Dự báo giá thành và tổng dung lượng lắp đặt hệ thống phát điện gió 

trên thế giới đến năm 2020 
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ở nước ta với khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

bờ biển dài trên 3000 km, là điều kiện thuận 

lợi để phát triển điện gió. Theo Tạ Văn Đa 

(2007), trên hải đảo, các vị trí sát biển và 

trên các núi cao thì tiềm năng năng lượng 

gió là tương đối lớn, tổng năng lượng gió 

trong năm đều lớn hơn 500 kWh/m2. Còn 

theo kết quả điều tra, đánh giá của Ngân 

hàng Thế giới về tiềm năng năng lượng gió ở 

bốn nước Đông Nam á là Thái Lan, Lào, 

Campuchia và Việt Nam thì Việt Nam có 

tiềm năng năng lượng gió lớn nhất (WB, 

2001): tổng công suất ước đạt 513.360 MW 

và 8,6% diện tích lãnh thổ được đánh giá là 

tốt và rất tốt để xây dựng các trạm điện gió 

cỡ lớn, tập trung. Nếu xét theo tiêu chuẩn để 

xây dựng các trạm điện gió cỡ nhỏ phục vụ 

cho phát triển kinh tế ở những khu vực khó 

khăn thì Việt Nam có 41% diện tích nông 

thôn có thể phát triển điện gió loại nhỏ. 

Một số vùng của nước ta rất thuận lợi để 

xây dựng các trạm điện gió lớn là Bình 

Thuận,  Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên, 

dãy núi Hoàng Liên Sơn. Các vùng này 

không những có tốc độ gió trung bình lớn mà 

còn có số lượng các cơn bão ít, gió ổn định. 

Hai vùng Sơn Hải (Ninh Thuận) và Mũi Né 

(Bình Thuận) có tỷ lệ gió Nam và Đông Nam 

lên đến 98%, với vận tốc trung bình 6 - 7 m/s, 

tức là vận tốc có thể xây dựng các trạm điện 

gió công suất 3 - 3,5 MW (WB, 2001). Ngoài 

ra, các vùng đảo ngoài khơi như Bạch Long 

Vĩ, đảo Phú Quý, Trường Sa... là những địa 

điểm gió có vận tốc trung bình cao, tiềm 

năng năng lượng gió tốt, có thể xây dựng các 

trạm phát điện gió công suất lớn để cung cấp 

năng lượng điện cho dân cư trên đảo. Bên 

cạnh thuận lợi này, Việt Nam là nước phát 

triển sau về điện gió nên có thể học hỏi được 

các kinh nghiệm của những nước đi trước rất 

thành công trong việc sử dụng năng lượng 

gió để phát điện như Mỹ, Đức, Trung Quốc... 

và còn được tiếp cận với những công nghệ 

mới, hiện đại nhằm giảm giá thành đầu tư 

cũng như nâng cao được chất lượng điện 

năng. Với những thuận lợi này, việc sử dụng 

năng lượng gió để phát điện nói chung và hệ 

thống phát điện gió dùng máy phát DDPMSG 

nói riêng ở nước ta có nhiều triển vọng phát 

triển, góp phần khắc phục tình trạng thiếu 

điện, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước. 

5. KẾT LUẬN 

Tổ máy phát điện dùng năng lượng gió 

với loại máy phát DDPMSG có ưu điểm vượt 

trội hơn so với dùng các loại máy phát điện 

khác như: hiệu suất cao; vận hành tin cậy; 

tiếng ồn khi làm việc nhỏ; điều khiển đơn 

giản; điều khiển phát công suất hữu công và 

vô công linh hoạt, v.v… 

Cùng với sự phát triển của công nghệ 

chế tạo vật liệu từ và của kỹ thuật điện lực, 

điện tử thì giá thành chế tạo roto nam châm 

vĩnh cửu của máy phát điện và bộ biến đổi 

công suất của tổ máy phong điện sẽ ngày 

càng giảm, tổng giá thành lắp đặt của hệ 

thống phong điện ngày càng được cải thiện. 

Chính vì vậy, việc sử dụng máy phát điện 

đồng bộ từ trường vĩnh cửu truyền động trực 

tiếp trong hệ thống phát điện gió ngày càng 

được coi trọng. 

Hiện nay ở các nước phát triển, lĩnh vực 

ứng dụng máy phát điện DDPMSG trong hệ 

thống phát điện từ năng lượng gió đã được 

tiến hành nghiên cứu không ít, nhưng vẫn 

còn nhiều vấn đề kỹ thuật chưa giải quyết 

triệt để, cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu.  

Trong lĩnh vực chế tạo, cần nghiên cứu 

đề xuất kết cấu stato và roto loại hình mới, 

phối hợp ưu hóa số cực và số rãnh; chế tạo 

máy phát điện áp cao; máy phát điện gió 

công suất lớn; nâng cao chất lượng và giảm 

giá thành hệ thống phát điện gió. 

Trong lĩnh vực điều khiển và vận hành, 

cần cải thiện sơ đồ mạch điều khiển biến tần 

công suất lớn; nâng cao hiệu suất chuyển 

đổi năng lượng; làm giảm ảnh hưởng của 

sóng hài. 
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